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- Thực hiện nghiên cứu can thiệp so sánh trước 
sau có đối chứng để có những bằng chứng thuyết 
phục hơn về mức độ tác động của dự án theo mô 
hình này.  
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TẠI TUYÊN QUANG 
 

Nguyễn Huỳnh; Trần Quang Trung;  
Lương Ngọc Khuê 

 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tệ nạn ma tuý đã trở thành một vấn nạn toàn cầu, 

không loại trừ một quốc gia hay một vùng lãnh thổ nào, 
Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Nghiện ma 
túy đang diễn biến ngày càng phức tạp, đã len lỏi ở 
khắp mọi nơi từ thành thị, nông thôn đến các tỉnh miền 
núi như Tuyên Quang. Số người nghiện ma tuý ngày 
càng gia tăng, thành phần rất là đa dạng, phức tạp từ 
các đối tượng có trình độ thấp, không nghề nghiệp, có 
tiền án tiền sự, đến cả những người có trình độ học vấn 
cao, có việc làm, nhà cửa ổn định, kinh tế khá giả. 
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các loại ma túy 
thường sử dụng tại Tuyên Quang, các đặc điểm sử 
dụng ma túy, phân loại mức độ nghiện ma túy, để từ đó 
có các biện pháp cai nghiện thích hợp là một vấn đề 
cấp thiết. Xuất ph ţ từ lý do đó chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu phân tích một số đặc điểm của người 
nghiện ma túy tại Tuyên Quang. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm, Đối tượng và thời gian nghiên cứu 
- Địa điểm nghiên cứu 
+ Nghiên cứu được tiến hành tại tất cả các xã, 

phường của tỉnh Tuyên Quang. 
- Đối tượng nghiên cứu: 
+ Toàn bộ những người đang được cai nghiện giai 

đoạn 2 tại các công trường 06, tỉnh Tuyên Quang. 
+ Toàn bộ những người đang được cai nghiện giai 

đoạn 3 tại gia đình và cộng đồng. 
+ Những người đã trải qua mô hình cai nghiện 3 

giai đoạn của tỉnh Tuyên Quang và được công nhận 
hoàn thành cai nghiện và tiến bộ (người đã hoàn 
thành cai).  

- Thời gian nghiên cứu 
+ Thời gian nghiên cứu được tiến hành từ tháng 

08/2008 đến 01/2009. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: 
+ Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang (Cross 

Sectional Study) có phân tích dựa trên số liệu định 
tính và định lượng. 

- Mẫu nghiên cứu đối với nhóm đã hoàn thành cai: 
+ Cỡ mẫu nghiên cứu người đã hoàn thành cai 

được xác định theo công thức tính cỡ mẫu tối thiểu 
trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả:.  

                     p.q 
. n = Z2

(1-/2) 
  d2 
Trong đó: p = 0,5, q= 1-p, Z(1-/2)= 1,96, d = 0,051, 

tính được n =369, thực tế chúng tôi điều tra được 379 
người. 

- Phương pháp nghiên cứu 
+ Phỏng vấn đối tượng nghiên cứu bằng bộ công 

cụ thiết kế sẵn  
Để đảm bảo việc phỏng vấn được khách quan, độ 

tin cậy cao, các đối tượng phỏng vấn không được báo 
trước. 

 Nghiên cứu viên là các cán bộ đang làm công tác 
điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy tại Viện Sức khỏe 
tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Châm cứu 
Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh 
viện Y học cổ truyển Trung ương 

Nội dung phỏng vấn: 
Một số thông tin chung về nhân khẩu: tuổi, giới 

tính, trình độ văn hóa, việc làm.  
Tình trạng sử dụng các loại ma tuý, tình hình điều 

trị hỗ trợ cắt cơn nghiện  
+ Khám lâm sàng và xét nghiệm nước tiểu bằng 

test nhanh để tìm chất ma tuý. 
+ Phương pháp phân tích số liệu thứ cấp 
Sử dụng số liệu thống kê báo cáo của cơ sở để 

phân tích. 
Dựa trên hồ sơ, bệnh án lưu trữ để đánh giá các 

thông tin về tình trạng nghiện ma tuý và tình hình điều 
trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý.  

Khi nghiên cứu dùng bảng kiểm để thu thập số 
liệu. Dựa trên hồ sơ lưu trữ của Công an địa phương 
để xác định danh sách các đối tượng đến điều tra, 
đánh giá. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
1. Tuổi của người nghiện ma túy: Bảng 1.   
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Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Hoàn thành cai TT Nhóm tuổi 
SL % SL % SL % 

1 Dưới 20 tuổi 8 5,7 3 1,5 0 0 

2 
Từ 20-29 

tuổi 
37 26,4 35 17,7 23 6,1 

3 
Từ 30-39 

tuổi 
61 43,6 86 43,4 139 36,7 

4 
Từ 40-49 

tuổi 
33 23,6 60 30,3 168 44,3 

5 Trên 50 tuổi 1 0,7 14 7,1 49 13,0 
Tổng số 140 100 198 100 379 100 

Qua kết quả điều tra cho thấy người nghiện của 
Tuyên Quang chủ yếu tập trung vào độ tuổi từ 20-49, 
đông nhất là nhóm tuổi từ 30-39. Tuy nhiên có sự 
khác biệt về độ tuổi của người nghiện giữa các Giai 
đoạn, nếu như Giai đoạn 2 nhóm tuổi người nghiện 
chủ yếu là từ 20-39 (70%) thì Giai đoạn 3 và hoàn 
thành cai chủ yếu là nhóm tuổi từ 30 - 49 (giai đoạn 3 
là 73,7%; hoàn thành cai là 81,0%). Đối với những 
người hoàn thành cai thì nhóm tuổi nhiều nhất là từ 
40-49 (chiếm 44,3%), nhóm tuổi trên 50 tuổi cũng 
chiếm một tỷ lệ đáng kể 13,2%. Nói chung người 
nghiện Tuyên Quang càng ngày càng có xu hướng trẻ 
hóa, tương tự như xu hướng chung của Toàn quốc 

2. Thâm niên nghiện ma túy: Bảng 2.  
Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Hoàn thành cai 

TT Thâm niên 
SL % SL % SL % 

1 Dưới 1 năm 11 8,0 25 13,7 26 6,9 
2 Từ 1 - 5 

năm 
82 59,9 56 30,6 

82 21,6 

3 Từ 6 -10 
năm 

22 16,1 42 23,0 92 24,3 

4 Từ 11 -20 
năm 

21 15,3 51 27,8 155 40,9 

5 Trên 20 năm 1 0,7 9 4,9 24 6,3 
Tổng số 137 100 183 100 379 100 

Qua kết quả điều tra cho thấy giai đoạn 2 thời gian 
sử dụng ma túy chủ yếu là dưới 5 năm (67,9%), giai 
đoạn 3 và hoàn thành cai thời gian sử dụng ma túy chủ 
yếu là trên 5 năm (giai đoạn 3 là 55,8%, hoàn thành 
cai là 70,9%). Sự khác biệt trên là phù hợp với thực tế 
vì mô hình cai nghiện 3 giai đoạn của Tuyên Quang tuy 
được bắt đầu từ năm 1996 nhưng phải đến 26/9/2000 
sau nhiều lần rút kinh nghiệm Quy chế tạm thời về cai 
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được 
ban hành. Qua đó công tác phát hiện sớm người 
nghiện ma túy được thực hiện tốt hơn vì vậy mà thời 
gian sử dụng ma túy của người nghiện ở giai đoạn 1 và 
2 sẽ ít hơn giai đoạn 3 và hoàn thành cai. 

3. Loại ma túy thường sử dụng. Bảng 3.  
 

Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Hoàn thành 
cai TT Loại ma túy sử dụng 

TS % TS % TS % 
1 Thuốc phiện 35 25,0 103 53,6 324 85,5 
2 Heroin 101 72,1 104 54,2 75 19,8 
3 Cần sa 0 0 0 0 3 0,9 
4 Ma túy tổng hợp 10 7,1 1 0,5 3 0,9 

5 
Khác (TerpinCodein, 
Opizoic, Morphin..) 

3 2,1 2 1,0 4 1,1 

Kết quả đã cho thấy Loại ma túy người nghiện sử 

dụng tại Tuyên Quang có sự khác biệt rất lớn giữa 
các giai đoạn: Giai đoạn 2 tỷ lệ người nghiện sử dụng 
Heroin chiếm ưu thế (72,1%); Giai đoạn 3 và Hoàn 
thành cai tỷ lệ sử dụng Heroin giảm dần và tỷ lệ sử 
dụng thuốc phiện tăng dần (Sử dụng Heroin Giai 
đoạn 3 là 54,2% và Hoàn thành cai là 19,9%; sử dụng 
thuốc phiện Giai đoạn 3 là 53,6% và Hoàn thành cai 
là 85,5%). Tính chung các giai đoạn tỷ lệ sử dụng 
thuốc phiện là 66,0%, Heroin là 40,0%, ma túy tổng 
hợp 2,0%. 

Kết quả trên phản ánh một tình hình thực tế là 
những người Hoàn thành cai nghiện chủ yếu là những 
người nghiện giai đoạn trước khi mà thực trạng trồng 
cây thuốc phiện vẫn còn phổ biến, chưa được xóa bỏ 
ở Việt Nam, còn ngày nay loại ma túy phổ biến và có 
sẵn là Heroin, do đó người nghiện Heroin chủ yếu là 
nghiện mới. Số liệu này cũng phù hợp với các số liệu 
báo cáo của Bộ Công an và Bộ LĐ-TB&XH nghiện 
ma túy của toàn quốc hiện nay chủ yếu là sử dụng 
Heroin (chiếm từ 70-80%). 

4. Hình thức sử dụng ma túy. Bảng 4.  
Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Hoàn thành cai 

TT 
Hình thức sử 

dụng TS % TS TS % TS 
1 Uống 4 2,9 4 2,1 3 0,9 
2 Hút 34 24,3 108 56,5 324 85,5 
3 Hít 64 45,7 76 39,8 65 17,1 
4 Tiêm chích  52 37,1 44 23,0 42 11,1 

Kết quả tại bảng trên cho thấy Hình thức sử dụng 
ma túy cũng tương tự như loại ma túy sử dụng: Giai 
đoạn 2 Heroin được sử dụng chủ yếu nên hình thức 
hít và tiêm, chích chiếm đa số. Còn Giai đoạn 3 và 
hoàn thành cai người nghiện chủ yếu dùng thuốc 
phiện nên hình thức hút chiếm tỷ lệ cao (56,5% Giai 
đoạn 3 và 85,5% Hoàn thành cai), tính chung các giai 
đoan thì tỷ lệ sử dụng ma túy bằng hình thức hút là 
cao nhất (66,6%) 

5. Về số lần đi cai nghiện bắt buộc. Bảng 5. 
(n=379) 

Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Hoàn thành cai 
TT Số lần đi cai  

SL  % SL  % SL  % 
1 Lần đầu 103 77,5 135 73,4 288 76,0 
2 Lần 2 22 16,5 34 18,5 57 15,1 
3 Lần 3 7 5,3 8 4,3 13 3,4 
4 Trên 4 lần  1 0,8 7 3,7 21 5,5 

Tổng số 133 100 184 100 379 100 
Kết quả điều tra cũng cho thấy tỷ lệ người cai 

nghiện lần đầu chiếm đa số ở cả Giai đoạn 2, 3 và 
Hoàn thành cai, tỷ lệ cai nghiện lần đầu không có sự 
khác biệt giữa Giai đoạn 2, 3 và hoàn thành cai với 
mức ý nghĩa p < 0,05. Với kết quả là đa số người 
nghiện ma túy tại Tuyên Quang chỉ cai nghiện lần 
đầu (tính chung cả 3 giai đoạn là 75,1%) đã cho thấy 
mô hình cai nghiện 3 giai đoạn của Tuyên Quang là 
có hiệu quả. 

KẾT LUẬN 
Người nghiện ma túy tại Tuyên Quang chủ yếu có 

độ tuổi từ 30-49 tuổi và đang có xu hướng trẻ hóa, có 
thâm niên nghiện ma túy tương đối lâu. Loại ma túy 
được sử dụng chủ yếu tại Tuyên Quang là thuốc 
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phiện (66,0%), hình thức sử sông hút là chủ yếu với tỷ 
lệ (66,6%), Ma túy tổng hợp là loại ma túy mới tuy 
nhiên đã xuất hiện tại Tuyên Quang mặc dù với tỷ lệ 
nhỏ (0,9%). Đa số người nghiện ma túy tại Tuyên 
Quang đi cai nghiện lần đầu với tỷ lệ 75,1%, cho thấy 
mô hình cai nghiện của Tuyên Quang là có hiệu quả. 
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NGHIÊN CỨU NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ 
TẠI CÁC KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2010 

 

Nguyễn Việt Hùng, Bệnh viện Bạch Mai 
Kiều Chí Thành, Bệnh viện 103 

 
Tóm tắt:  
Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ trên 

1268 bệnh nhân được phẫu thuật tại các khoa Ngoại- 
Bệnh viện đa khoa Ninh Bình cho thấy tỷ lệ nhiễm 
khuẩn vết mổ là 6,3%. Các yếu tố nguy cơ như tuổi 
cao, phẫu thuật thời gian dài, vết mổ vào vùng nhiễm 
khuẩn (đại tràng) làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Vi 
khuẩn gây nhiễm khuẩn chủ yếu học vi khuẩn đường 
ruột. Vấn đề sử dụng kháng sinh dự phòng được dùng 
tỷ lệ thấp (1.3%) và chỉ có ở khoa Sản. 100% bệnh 
nhân được sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật và 
dùng từ hai loại kháng sinh trở lên.  

Từ khóa: nhiễm khuẩn vết mổ, Bệnh viện đa khoa 
Ninh Bình  

Summary 
Research status on surgical site infections in 1268 

patients with operating at the Departmenst of Surgery 
in Ninh Binh Hospital show that: the rate of SSI 6.3%. 
Risk factors such as older, long operation time, 
incision into the infected area (colon) increases the 
risk of infection. There was no difference in surgery 
and emergency surgery. Bacterial infections mainly 
study the Enterobacteriaceae. Problem use of 
prophylactic antibiotics used only 1,3% in. 100% of 
patients used antibiotics after surgery and the use of 
two or more antibiotics. 

Keywords: infections, Ninh Binh Hospital  
đặt vấn đề 
Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là một biến chứng 

thường gặp tại các khoa Ngoại nhất là ở các bệnh 
viện tuyến dưới do chưa làm tốt công tác chăm sóc 
sau mổ. NKVM chiếm tỷ lệ đáng kể trong mô hình 
bệnh tật, là một trong 4 loại NKBV phổ biến nhất [ ]. 
ở Việt Nam, NKVM chiếm 30% tổng số các trường 
hợp NKBV [4] [5]. Hậu quả của NKVM làm phẫu thuật 
thất bại, kéo dài ngày điều trị, gia tăng phí tổn bệnh 
viện, kết quả phục hồi chức năng kém hay thất bại 

hoàn toàn, nhiều khi gây tàn tật hoặc tử vong cho 
người bệnh. Những năm gần đây do việc sử dụng 
rộng rãi các KS phổ rộng trong ngoại khoa đã làm gia 
tăng tình trạng đa kháng kháng sinh của các chủng vi 
khuẩn gây nhiễm trùng ngoại khoa. Các chủng vi 
khuẩn gây NTVM đa kháng kháng sinh xuất hiện 
ngày càng phổ biến, hậu quả là tình hình NKVM ngày 
càng trở nên khó kiểm soát. Để đảm bảo phẫu thuật 
được an toàn, tỷ lệ thành công cao, giảm chi phí điều 
trị nhất thì nhất thiết phải khắc phục tình trạng trên, 
đẩy mạnh các giải pháp phòng chống nhiễm khuẩn 
ngoại khoa – hạ tỷ lệ nhiễm khuẩn xuống đến mức độ 
chấp nhận được. 

.Xuất phát từ thực tế nêu trên chúng tôi nghiên 
cứu đề tài với 2 mục tiêu: 

.- Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ và yếu tố 
nguy cơ gây nhiễm khuẩn vết mổ 

.- Xác định căn nguyên gây nhiễm khuẩn và tình 
hình sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu. 
1. Đối tượng: 1268 Bệnh nhân được theo dõi sau 

mổ tại các khoa Ngoại của bệnh viện đa khoa tỉnh 
Ninh Bình gồm khoa Ngoại chung, Sản và chấn 
thương. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô 

tả thực trạng và tổng hợp phân tích các yếu tố liên 
quan 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán NKVM (theo tiêu chuẩn 
CDC-2008) 

+ Nhiễm khuẩn vết mổ nông 
- Chảy mủ từ vết mổ nông. 
- Phân lập vi khuẩn từ cấy dịch hay mô được lấy 

vô trùng từ vết mổ. 
- Có ít nhất một trong những dấu hiệu hay triệu 

chứng sau: đau, sưng, nóng, đỏ và cần mở bung vết 


